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CHƢƠNG 7 

CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN NGOẠI THƢƠNG

Nghiên cứu 3 nội dung cơ bản:

1. Chiến lƣợc và Chiến lƣợc phát triển KT-XH? Và 

4 mô hình Chiến lƣợc phát triển của UNIDO.

2. Chiến lƣợc phát triển KT-XH và Chiến lƣợc phát 

triển Ngoại thƣơng của Việt Nam.

3. Những quan điểm cơ bản chỉ đạo hoạt động 

ngoại thƣơng nƣớc ta hiện nay.
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I. CÁC MÔ HÌNH CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN

1. Tìm hiểu về khái niệm chiến lƣợc:

a. Khái niệm:

• Chiến lƣợc (Strategy) được hiểu là đường hướng

và cách giải quyết nhiệm vụ đặt ra mang tính toàn 

cục, tổng thể và trong thời gian dài;

• Chiến thuật (Tatic) hướng và cách giải quyết nhiệm 

vụ mang tính từng mặt, từng thời điểm, từng khu 

vực nhằm thực hiện chiến lược.

• Tầm nhìn (Vision) hướng phát triển tiếp theo xa 

hơn so với chiến lược.
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b. Phân loại:

• Tuỳ theo Quy mô khác nhau: 

• Quốc gia: có chiến lược phát triển KT-XH nói 

chung, chiến lược phát triển một lĩnh vực, ngành 

kinh tế: GTVT, CN, XD, v.v….

• Doanh nghiệp: chiến lược marketing, chiến lược về 

nhân sự, tài chính, thông tin…, chiến lược phát triển 

SX-kinh doanh.

• Cá nhân: cũng có thể có chiến lược của mình. Ví 

dụ: các CEO,TGĐ của các TNCs.
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c. Sự cần thiết của chiến lƣợc đối với sự 

phát triển của một hệ thống kinh tế:

• Tạo được tính thống nhất về mục tiêu;

• Khả năng dự báo những kịch bản, tình huống trong 

tương lai;

• Cơ sở để xây dựng kế hoạch, sách lược cụ thể;

• Cơ sở để giảm thiểu rủi ro và sai lầm. 

• Cơ sở để tìm ra được cách hành động tối ưu, 
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d. Khái niệm Chiến lƣợc phát triển KT-XH:

Chiến lược phát triển KT-XH được hiểu như là:

• bản luận cứ có cơ sở khoa học

• xác định mục tiêu và đường hướng phát triển 

cơ bản của đất nước trong khoảng thời gian 10 

năm hoặc dài hơn, 

• là căn cứ để hoạch định các chính sách và kế 

hoạch phát triển.
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 Các yếu tố ảnh hưởng đến tính đa dạng và sự khác 

nhau của các mô hình chiến lược phát triển KT-XH:

• Chế độ chính trị-XH và con đường phát triển 

được lựa chọn ảnh hưởng đến nội dung của 

chiến lược.

• Hoàn cảnh lịch sử và trình độ phát triển ở từng 

giai đoạn của đất nước, gắn với các yêu cầu thực 

hiện các nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn đó.

• Những mục tiêu chính cần đạt tới của chiến lược.
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• 2. Các mô hình chiến lƣợc phát triển:

• Tổng kết kinh nghiệm của nhiều nước trong quá trình 

CNH, UNIDO đã đưa ra 4 mô hình chiến lƣợc sau:

• Chiến lược tăng trƣởng nhanh;

• Chiến lược phát triển dựa trên cơ sở nguồn lực 

trong nƣớc; 

• Chiến lược phát triển nhằm vào các nhu cầu cơ bản; 

• Chiến lược tập trung vào tạo việc làm (toàn dụng lao 

động); 
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2.1. TĂNG TRƢỞNG NHANH

Tập trung vào:

• Phân bổ các nguồn đầu tư, nhân lực  các ngành CN, 

lĩnh vực KT, dự án có mức hoàn vốn cao nhất.

• Hướng mạnh vào XK là chủ yếu.

• Các nước điển hình: Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, 

Singapore.

Yêu cầu thực hiện:

• Phải thu hút được ĐTNN+công nghệ, NK nhiều

• Chủ động tạo ra cả thị trường trong và ngoài nước

• Nhận được bí quyết công nghệ

• Nhanh chóng XD kết cấu hạ tầng hiện đại

Nhƣợc điểm: phát triển chênh lệch giữa các vùng/thu 

nhập giữa các ngành, bộ phận dân cư
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2.2. dựa trên nguồn lực trong nước

Dựa vào:

•Thế mạnh về TNTN: Khoáng sản, nông nghiệp, thủy 
hải sản, lâm sản.

•Cũng hƣớng mạnh vào XK.

•Các nước điển hình: Trung Cận Đông.

Yêu cầu thực hiện:

- Vốn đầu tư lớn, quy mô SX lớn, thời gian dài

- Thu hút ĐTNN về công nghệ khai thác, chế biến

- LĐ phải có trình độ lành nghề khá cao

Nhược điểm:

- Quá phụ thuộc vào nguồn TNTN

- CN vừa và nhỏ ít ®­ưîc chú trọng, nguồn nhân lực 
phát triển chậm.
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2.3. nhằm vào nhu cầu cơ bản

Tập trung vào:

•SX và cung ứng cho thị tr­ưêng trong n­ưíc.

•Cơ bản là Chiến l­ưîc SX thay thế NK.

•Các n­ưíc điển hình: ấn Độ, Malaysia, Indonesia…

Đặc điểm:

- Chú trọng tới CN dựa trên nền tảng nông nghiệp (nhu 
cầu về l­ư¬ng thực, thực phẩm, may mặc, hàng tiêu 
dùng, VLXD, phân bón, hóa chất•)

- NN phải hỗ trợ SX trong nư­íc

- CN vừa và nhỏ đóng vai trò quan trọng

Nhược điểm:

- Hiệu quả không cao, cạnh tranh kém

- Nhu cầu NK nhiều (MMTB, NNVL•)

- Thị trư­êng nội địa nhỏ bé  không kích thích SX
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2.4. toàn dụng lao động

Tập trung vào:

•Phát triển SX sử dụng nhiều lao động.

•Các n­ưíc điển hình: ấn Độ, Malaysia, Indonesia, 

Trung Quốc… (trước 70s)

Đặc điểm:

- CN vừa và nhỏ đóng vai trò quan trọng

- Không chú trọng tới Hợp tác QT

- CN lắp ráp, may mặc• phát triển

Hạn chế:

- Công nghệ thấp, SX kém hiệu quả, 

- Chỉ cạnh tranh ở nhóm hàng có hàm l­ưîng LĐ cao

- Khả năng hợp tác quốc tế thấp
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Nhận xét:

- Một quốc gia không thể theo chỉ đuổi duy nhất một 

mô hình chiến l­ưîc riêng biệt nào trong suốt quá 

trình phát triển.

- Mục tiêu của Việt Nam: “đến 2010 đủ nền tảng để 

phát triển thành một n­ưíc CN và đến năm 2020 

thì cơ bản trở thành một n­ưíc CN”

Phải áp dụng chiến lược hỗn hợp, kết hợp các mô 

hình trên để đạt tới sự phát triển đáp ứng 3 yêu cầu:

 Phát triển nhanh

 Hiệu quả

 Bền vững
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II. Chiến lưƢợc phát triển KT-Xh và chiến

lƢợc phát triển ngoại thƢơng Việt Nam 

thời kỳ 2001-2010 và tầm nhìn 2020

1. Chiến lưƣợc phát triển KT-XH Việt Nam:

 Chiến lưîc phát triển KT-XH thời kỳ 1991-2000:

“CL ổn định và phát triển KT-XH đến năm 2000”

6 cơ quan tham gia xây dựng CL:

- UBKHNN nay là Bộ KH&ĐT; Ban Kinh tế TƯ Đảng; Trung tâm 

KHXH&NV quốc gia; Học viện Chính trị quốc gia; Trường ĐH 

KTQD Hà Nội; Trường ĐH KTQD TP. Hồ Chí Minh

 Chiến lưîc phát triển KT-XH thời kỳ 2001-2010:

“CL đẩy mạnh CNH, HĐH theo định hướng XHCN, 

xây dựng nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ 

bản trở thành một nước CN”.

Được chính thức thông qua tại ĐH Đảng IX (4/2001)
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Đặc điểm của Chiến lƣược 2001-2010:

•Phát triển nhanh, gắn với ổn định XH, đảm bảo 

bảo vệ môi trường tự nhiên và sinh thái (tăng 

trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững)

•Đẩy mạnh SX thoả mãn nhu cầu trong nước, 

không SX sản phẩm TD trong n­ưíc với bất 

cứ giá nào; SX với giá rẻ, đồng thời phải có khả 

năng cạnh tranh với hàng NK.

•Tận dụng triệt để nguồn lực trong n­ưíc, song 

đồng thời sử dụng tối đa nguồn lực bên ngoài về 

vốn và công nghệ.
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2. Chiến lưƣợc phát triển ngoại thưƣơng:

a. Các loại hình chiến lưƣợc phát triển ngoại 

thƣ¬ng:

Tổng kết thực tiễn  3 loại hình chiến l­ưîc phát triển 

ngoại thư­¬ng cơ bản sau:

• Chiến lƣược XK sản phẩm thô; 

• Chiến lưƣợc SX thay thế hàng NK; 

• Chiến lưƣợc SX hướng về XK. 
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 Chiến lược XK sản phẩm thô

 Dựa chủ yếu vào LTSS trong XK các sản phẩm 

cơ bản (primary products): nông-lâm-thủy sản, 

khoáng sản, dầu thô, khí đốt, và các nguyên liệu 

thô khác)

 t­ư¬ng tự Mô hình phát triển Dựa trên cơ sở nguồn 

lực trong n­ưíc của UNIDO.

 Th­ưêng ®­ưîc thực hiện trong điều kiện trình độ 

SX còn thấp, đặc biệt là trình độ của ngành CN và 

khả năng tích luỹ vốn của nền KT còn bị hạn chế.
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Nước 50-60s Cuối 70s Hàng hoá

Indonesia 100% 97% Dầu lửa, cao su, cà phê, thiếc, gỗ

Myanmar 99% 97% Gỗ và sản phẩm gỗ, đá quý

Thailand 98% 74% Gạo, cao su, ngô, thiếc, sắn

Philippines 96% 65% Cùi-dầu dừa, đưƣờng, Đồng, gỗ 

dầu

Hàn Quốc 86% 11%

Singapore 74% 49% Dầu lửa, cao su thô

ấn Độ 55% 39% Dầu lửa, cao su

XK sản phẩm cơ bản của một số nước Châu ¸:

Nguồn: Sách “Lựa chọn sản phẩm và thị trư­êng trong ngoại thư­¬ng thời kỳ 

CNH của các nền KT Đông á”, NXB CTQG, 2000
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Ưu điểm:

- Tạo điều kiện khai thác lợi thế về TNTN, khí hậu 

thuận lợi. 

- Xuất hiện nhu cầu thu hút vốn ĐTNN

- Kinh tế phát triển theo chiều rộng

- Giải quyết việc làm, tăng đội ngũ công nhân lành 

nghề

- Tạo sự thay đổi Cơ cấu kinh tế, tạo vốn ban đầu

cho CNH.
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Nhược điểm:

 Cung sản phẩm cơ bản không ổn định: phụ thuộc 

vào điều kiện phân bổ địa lý tự nhiên, khí hậu•.

 Giá bán của sản phẩm cơ bản có xu hưƣớng giảm:

+ Engel’s Law (TK19): trong dài hạn, khi thu nhập 

bình quân đầu ngư­êi tăng, nhu cầu sẽ chuyển sang 

các hàng hóa cao cấp, xa xỉ hoặc các hàng hóa mà 

độ co giãn đối với thu nhập của cầu >1; 

+ Tiến bộ KHCN làm xuất hiện nhiều sản phẩm/vật 

liệu nhân tạo thay thế sản phẩm tự nhiên.

2 nguyên nhân khiến tăng giá sản phẩm cơ bản

+ TNTN là có hạn: đất đai, nguồn n­ưíc, trữ l­ưîng khoáng sản, các nguồn 

TNTN không tái tạo

+ Mức độ tăng năng suất chậm của ngành SX sản phẩm cơ bản  cung < 

cầu  giá tăng.
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Nhược điểm: (tiếp)

 Cơ chế “giá cánh kéo”: giữa sản phẩm chế tạo và 

sản phẩm cơ bản/thô  tình trạng thâm hụt cán cân 

TM, cán cân TTQT  vay nợ  phụ thuộc  bất ổn 

về KT-CT-XH•.

 Hạn chế về trữ l­ưîng và tiềm năng tài nguyên 

TN: Không phải n­ưíc nào cũng có nguồn TNTN 

đủ lớn để phát triển dựa hẳn vào thế mạnh đó. 

 Nguồn nhân lực phát triển chậm

 Các ngành CN nền tảng (CN nặng, chế tạo) ít 

®ư­îc chú trọng đầu t­ư

12
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 Chiến lược Sản xuất thay thế NK

Thời gian thực hiện:

- Các n­ưíc CN phát triển: từ TK 19

- Các n­ưíc ĐPT: đầu tiên là các nước Mỹ Latinh

- Các NICs: những năm 50-60 của TK20

- Các nư­íc Đông Nam ¸: những năm 60-70 TK 20

Căn cứ thực hiện:

- Mong muốn XD một nền kinh tế độc lập, tự chủ trên cơ 

sở phát triển các ngành công nghiệp chế tạo phục vụ 

cho thị tr­ưêng nội địa.

 ChiÕn l­ưîc ISI (Import-Subtituting 

Industrialization)
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 Phưƣơng châm của Chiến lưƣợc ISI:

•Cố gắng tự SX để đáp ứng đại bộ phận nhu cầu về 

hàng hoá và dịch vụ cho thị trưêng nội địa  “Chiến 

lưîc hưíng néi”.

•Tự đầu tư­ xây dựng và phát triển các ngành CN chủ 

đạo nhằm nâng cao tỷ lệ tự cấp tự túc về các sản 

phẩm.

•Có khuyến khích ĐTNN nh­ưng có mức độ.

•Lập các hàng rào bảo hộ để hạn chế NK, hỗ trợ cho 

SX trong n­ưíc phát triển (thuế quan, hạn ngạch, tỷ 

giá cao quá mức•)  “Chiến lư­îc đóng cửa”
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 Biện pháp thực hiện ISI:

 Thuế quan cao.

 Hàng rào phi thuế quan chặt chẽ: hạn ngạch NK, 

giấy phép NK.

 Duy trì tỷ giá hối đoái cao, quản lý chặt chẽ 

ngoại hối

 Các nhà SX trong nước cố gắng làm chủ kỹ thuật 

SX, còn các nhà ĐTNN nếu có cung cấp vốn, công 

nghệ, thì cũng chỉ hư­íng vào phục vụ thị 

tr­ưêng nội địa.
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VD:

- Hàn Quốc thực hiện ISI từ 1962-1966.

- Đài Loan: từ 1953 –1964.

- Cả 2 nước đều tập trung khuyến khích phát triển các 

ngành CN cần nhiều SLĐ, ít vốn nhưng đạt hiệu quả 

nhanh: chế biến l­ư¬ng thực, dệt may, giày dép, giấy, 

kính, nhựa v.v•. 

- Họ áp dụng một loạt các biện pháp ­ưu đãi, hỗ trợ CN 

nội địa nh­ư miễn giảm thuế kinh doanh, cho vay với lãi 

suất thấp và các khoản trợ cấp khác. 

- Một số ngành CN nặng cũng ®­ưîc đầu t­ư xây dựng 

ban đầu nh­ư: CN chế tạo, khai khoáng, VLXD, phân bón, 

lọc dầu,•..
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Ưu điểm của ISI:

• Tạo nên sự mở mang SX nhất định. Nền KT phát 

triển khá toàn diện trong giai đoạn đầu CNH.

• Giải quyết nhiều việc làm do chú trọng vào những 

ngành sử dụng nhiều lao động như­: CN chế biến 

thực phẩm, dệt may, giày dép•.

• Thúc đẩy quá trình đô thị hoá do đầu t­ư XD các 

cụm CN tập trung  kéo theo sự hình thành các 

khu đô thị.

• ít chịu những ảnh hư­ëng, tác động tiêu cực từ 

bên ngoài (VD: khủng hoảng kinh tế).
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Nhược điểm của ISI:

• Hạn chế việc khai thác có hiệu quả các tiềm 
năng của đất n­ưíc. 

• Tốc độ tăng trư­ëng KT không cao (~ 1-
3%/năm)

• Nền KT luôn trong tình trạng thiếu hụt do Tổng 
cầu > Tổng cung. 

• Không chú trọng NT và các hoạt động KTĐN 
khác.

• Cán cân TM ngày càng thâm hụt do thu ngoại 
tệ ít trong khi nhu cầu NK đầu vào lại nhiều.

• Các DN trong n­ưíc thụ động, ỷ lại, khả năng 
cạnh tranh thấp (do bảo hộ).
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VD(1):

Đài Loan: 

• Đến đầu 60s, sản phẩm CN không có khả năng cạnh tranh 
trên thị trư­êng TG.

• Thị trường trong n­ưíc sức mua hạn chế do thu nhập thấp.

• Việc NK các đầu vào cần thiết cho CNH vẫn tiếp tục tăng 
 thâm hụt mậu dịch ngày càng trầm trọng.

• Tốc độ tăng của CN bắt đầu giảm dần, từ 20%  9,8% vào 
năm 1961. (Ngành CN chế biến: từ 14,4% -1960  8,1% -
1962).

Hàn Quốc:

Tư­¬ng tù như­ ở Đài Loan, cơ cấu KT không thay đổi tích 
cực. Năm 1966, tỷ trọng nông nghiệp trong GDP vẫn còn 
rất lớn, chiếm tới 35% so với 25,6% của CN.

(1) PGS.TS. Lê Bàn Thạch, TS. Trần Thị Tri “CNH ở NIEs Đông á và bài học kinh 
nghiệm đối với Việt Nam” •NXB Thế giới, Hà Nội, 2000, tr. 59.
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Mốc thời gian thực hiện chiến lƣược CNH của ASEAN

Nước ISI EOI

Singapore 1961 1965

Indonesia 1967 1982

Thailand 1962 1972

Malaysia 1958 1968

Philippines 1946 1970

Nguồn: - WB, Several Country-Specific Report, UNTACD 1987. 

- PTS. Đỗ Đức Định, “Một số vấn đề về chiến l­ưîc CNH và lý thuyết phát 

triển”, NXB Thế giới, 1999.
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 Chiến lược SX hướng về XK (EOI)

 Tên gọi khác: “Chiến l­ược CNH hướng vÒ XK” 

(EOI)

 Hoàn cảnh ra đời: 

- áp dụng rộng rãi ở Mỹ Latinh từ những năm 50 và 

những n­ưíc Đông ¸: từ những năm 60 

 Phưƣơng pháp luận của EOI

Tích cực khai thác các LTSS trong quá trình PCLĐ

quốc tế nhằm mang lợi ích tối ­ưu cho một quốc 

gia.
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 Nội dung thực hiện:

EOI tập trung vào 4 nội dung cơ bản sau:

• Khuyến khích, mở rộng, nâng đỡ cho các ngành 

SX h­ưíng vÒ XK hạn chế NK.

• Hạn chế bảo hộ SX và các ngành CN trong nư­íc 

bằng các hàng rào thuế quan, phi thuế quan.

• Đảm bảo môi trường đầu t­ư, tăng cư­êng thu 

hút vốn ĐTNN nhằm phát triển SX.

• Mở rộng quan hệ hợp tác với các n­ưíc để khai 

thác thị trư­êng bên ngoài.
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 Ưu điểm của chiến lược EOI:

• Tăng tr­ưëng KT nhanh

• Hình thành ®­ưîc một số ngành CN mũi nhọn, có 

sức cạnh tranh và vị thế trên thị trư­êng TG  động 

lực thúc đẩy KT tăng trưởng (spill-over effect). 

VD: Hàn Quốc với 2 ngành CN nặng là thép và đóng tàu; 

Singapore có ngành CN hoá dầu rất phát triển; 

Đài Loan nổi tiếng với ngành hàng điện tử, vi mạch.

• Sự phát triển nhanh của SX trong nước cũng giúp tạo 

việc làm, tăng thu nhập của người dân.

• Ngoại thư­¬ng và các hoạt động KTĐN có điều 

kiện phát triển mạnh  trở thành •đầu tàu• của nền 

KT.
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 Nhƣược điểm:

- Tình trạng mất cân đối giữa các ngành có XK và 

không XK.

- Nền KT phụ thuộc vào thị tr­ưêng TG bên ngoài và 

dễ bị ảnh h­ưëng bởi những sự biến động của thị 

trư­êng các nư­íc lớn.



Kinh nghiệm Nhật bản

1) Ngành SX hàng thay thế NK có hiệu quả tiết 

kiệm ngoại tệ;

2) Các ngành SX hàng XK sử dụng nhiều lao 

động mà lại có khả năng thu ngoại tệ;

3) Các ngành công nghiệp nặng để tự cung cấp 

nguyên liệu và máy móc cho công nghiệp

trong nước;

4) Các ngành SX hàng XK sử dụng nhiều vốn và 

kỹ thuật;

5) Các ngành SX hàng XK kỹ thuật mũi nhọn.

33



Cơ cấu NK hiệu quả của Nhật Bản: 5 nhóm hàng hóa

•Bằng phát minh sáng chế;

•Máy móc thiết bị, công nghệ;

•Nhiên liệu, nguyên vật liệu;

•Hàng tiêu dùng;

•Dịch vụ khác.
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đặc trưng của OEI so với ISI:

- EOI đặt trọng tâm phát triển những lĩnh vực có LTSS 

còn ISI h­ưíng tới XD một cơ cấu KT và CN hoàn 

chỉnh.

- Hệ thống chính sách của EOI là nhằm khuyến khích 

XK còn ISI là h­ưíng vào thị trường nội địa  tốc độ 

tăng tr­ưëng bị hạn chế.

- EOI tích cực thu hút vốn ĐTNN: FDI, ODA…

- EOI hạn chế sử dụng các hàng rào bảo hộ, thực hiện 

tự do hoá và hỗ trợ XK.
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b. Chiến lƣược phát triển NTcủa Việt Nam thời kỳ 

2001-2010 và giai đoạn 2011-2020:

 Việt Nam đang áp dụng theo mô hình nào? 

Trên thực tế hiện nay thì Việt Nam đang thực hiện kết 

hợp cả 3 mô hình chiến l­ưîc trong đó trọng tâm là 

chiÕn lư­îc SX h­ưíng vÒ XK. 

•XK sản phẩm thô: dầu thô, than đá.

•SX thay thế NK: VD điển hình đó là ngành ®­ưêng, 

sắt thép, xi măng.

•SX hưƣớng về XK: chiếm đa số: dệt may, giày dép, 

nông sản, đồ gỗ, điện, điện tử, thủ công MN.
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III. Các quan điểm cơ bản chỉ đạo hoạt động 

ngoại thƢơng

1. Mở rộng hoạt động ngoại thương để thực hiện 

mục tiêu "dân giàu nước mạnh, XH công bằng, 

dân chủ, văn minh" trên nền tảng: 

- giữ vững độc lập chủ quyền và an ninh quốc gia; 

- bảo đảm sự phát triển của đất nước theo định hướng 

XHCN; 

- mở rộng quan hệ KT trên cơ sở bình đẳng, cùng có 

lợi, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.



38

2. Khắc phục tính chất khép kín của nền KT, chủ 

động hội nhập KTQT, thực hiện đa dạng hoá, đa 

phương hoá quan hệ TM.

3. Mở rộng sự tham gia của các DN thuộc mọi 

thành phần KT vào hoạt động ngoại thương dưới 

sự quản lý thống nhất của Nhà nước.

4. Coi trọng hiệu quả KT - XH trong hoạt động 

ngoại thương.


